Những Suy Nghĩ

Vẩn vơ
[image: image1.jpg]


TẬP 6
Lm. Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT

31/03/2011
(SÁCH BIẾU - KHÔNG BÁN
LƯU HÀNH NỘI BỘ)
(

[image: image2.wmf]

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
Bạn và tôi kẻ Nam người Bắc xa nhau gần 2000km, tình cờ gặp nhau rồi thân quen như bè bạn và hơn nữa như anh em một nhà cùng một nguồn cội. Người xưa vẫn dạy : "Tứ hải giai huynh đệ" (người bốn bể đều là anh em). Lần gặp gỡ gần đây nhất nhân một chuyến công tác bạn ghé thăm, và khi từ giã bạn yêu cầu tôi kiếm cho bạn 1 cuốn sách nói về đạo Công giáo để bạn tìm hiểu. Yêu cầu của bạn thật tuyệt vời, vì càng hiểu nhau thì càng dễ cảm thông, gần gũi bạn bè mà chẳng hiểu gì về nhau thì cứ như bài ca "anh ở đầu sông em cuối sông", về xã giao thì vẫn tay bắt mặt mừng, nhưng trong thẳm sâu tâm hồn thì cứ như đứng bên hai bờ chiến tuyến, như thế thì niềm vui chưa trọn vẹn.
Từ hôm đó tôi để tâm tìm kiếm cuốn sách nào gọn gàng, dễ hiểu nhất mà chưa chọn được cuốn nào. "Đạo" thì rất ngắn ngủi, chỉ có 1 chữ nhưng lại dài vô cùng vô tận. Sách đạo thì có cả rừng, nhưng thôi, trước khi đọc sách, mời bạn gặp gỡ 1 viện sĩ Hàn lâm Pháp, nổi tiếng thế giới với tư tưởng rất tự do phóng khoáng.

Gặp gỡ Jean D'Ormesson :
"CUỘC SỐNG THẬT TUYỆT VỜI"

[Bài trả lời phỏng vấn của ông Jean D'Ormesson, Viện sĩ Viện hàn lâm Pháp, do nhà báo Alice Le Dréau thực hiện, đăng trên báo Pèlerin số 6679, ngày 2/12/2010]
· Tại sao ông lao vào viết cái mà ông gọi là một "cuốn tiểu thuyết về Vũ trụ" ?
· Bởi vì từ rất lâu rồi tôi sững sờ cảm nhận về sự hiện hữu. Khi còn bé, đôi khi đang chơi đùa, tôi dừng lại và tự hỏi : "Tôi đang làm gì đây ?". Rồi cách đây 5 năm, vào một ngày mùa hè, khi đang tắm trong biển Địa Trung Hải, lúc lên bờ, bỗng nhiên một cảm giác kinh ngạc, một cơn choáng váng xâm chiếm tôi. Tại sao có mặt trời ? Tại sao có biển ? Tại sao có núi đá ?  Từ đó tôi đã có ý tưởng về một cuốn tiểu thuyết diễn tả sự ngạc nhiên được có mặt trên thế giới này.
· Với một câu hỏi lặp đi lặp lại trong cuốn sách : tại sao có cái gì đó, thay vì chẳng có gì hết ?
· Đúng, bởi vì sự sững sờ vì hiện hữu đẩy ta đến chỗ tự hỏi chúng ta từ đâu đến và đi đâu. Những vấn nạn muôn thuở. Do đó tôi muốn kể lại một cách đơn giản hóa từ Copernic cho đến Einstein đi qua Galilée và Hawking, khoa học đã dần dần cho phép giải thích việc tạo dựng nên thế giới như thế nào. Hiện nay, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng – ngay cả lý thuyết này vẫn còn là một giả thuyết – cách đây 13,7 tỷ năm, vụ nổ big bang đã sinh ra vũ trụ. Đồng ý. Nhưng từ đó cũng nổi lên một câu hỏi mới : thế thì trước vụ nổ big bang đã có cái gì ? Là hư vô ? Hay là một cái gì khác vượt quá hiểu biết của chúng ta ?
· Cái gì khác đó, có nghĩa là ... Thiên Chúa ? Thế ông có tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa ?
· Tôi sinh ra trong một gia đình rất Công giáo, và tôi sẽ chết như một người Công giáo. Nhưng với câu hỏi của bạn, tôi phải thú thật là tôi không biết. Tôi hy vọng là Thiên Chúa hiện hữu. Hằng ngày, một bên tôi tiếp cận với những con người xác tín rằng có Chúa : như Chateaubriand, Claudel, Péguy ... Và bên kia là những người xác tín điều ngược lại : như Marx, Sartre ... Trong cả hai trường hợp đó, chẳng thể có được một chút bằng chứng nào. Nhưng tôi thích tin là có Chúa hơn. Đôi khi tôi cũng nghi ngờ. Tôi nghi ngờ về Thiên Chúa bởi vì tôi tin có Chúa. Có thể nói là tôi nghi ngờ về Thiên Chúa. Do đó tôi tự giải quyết là không chọn lựa và tự xếp mình vào loại những người theo thuyết không thể biết (agnostisques).
· Cuốn tiểu thuyết của ông nói về thời gian đang qua và về cái chết, mà ông đã đề cập đến với một sự hòa trộn giữa lý thuyết định mệnh và tính tinh nghịch. Ông viết : "Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta đang chết, vào mỗi thời khắc của cuộc đời chúng ta". Một người theo thuyết không thể biết hết như ông mường tượng cái "đời sau" như thế nào ?
· Cái chết là một chủ đề luôn luôn làm cho tôi phải suy nghĩ đến. Việc năm nay tôi đã mừng sinh nhật 85 tuổi không làm cho vấn đề này trở nên cấp bách hơn trong đầu tôi. Nhưng thời gian trôi đi ám ảnh tôi. Cái chết không làm tôi sợ. Cái chết giải thoát chúng ta khỏi những áp lực công việc hàng ngày, khỏi đau khổ. Nhưng chết lại là điều gây nên vấn đề. Nói thế nào đây ? Có thể chẳng còn gì nữa sau khi chết. Có thể là sự hiện hữu của chúng ta chỉ là một dấu đóng và mở ngoặc giữa hai hư vô. Điều đó có thể làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi tin là cuộc sống có một ý nghĩa, ý nghĩa đó không bị dừng lại vì chúng ta không còn nữa. Tôi tin rằng công bằng và chân lý, vốn thường bị ngăn trở dưới cõi đời này, hẳn phải hiện hữu ở đâu đó.
· Là một người theo thuyết không thể biết, nhưng ông lại có những xác tín chắn chắn ...
· Đúng vậy. Niềm trông cậy nơi Chúa của tôi mạnh mẽ đến nỗi gần như là đức tin.

· Ông có hài lòng về cuộc đời của ông không ?
· Có. Cho đến nay, cuộc đời tôi thật tuyệt vời. Tôi có nhiều may mắn. Nhờ cha tôi là một nhà ngoại giao, tôi đã được đi đây đi đó, được hưởng những tiện nghi vật chất và tinh thần lớn lao. Tôi đã rất được yêu thương. Từ khởi đầu sự nghiệp của mình, tôi cũng đã tự hỏi trở thành nhà văn có phải là một thiệt thòi không. Bởi vì hình như những tình cảm tốt đẹp không phải luôn luôn xuất phát từ thứ văn chương đẹp đẽ. Bi kịch, sự trơ trẽn, nước mắt đã đưa đến biết bao kiệt tác.
· Khả năng hướng đến niềm vui đã đem đến cho ông danh hiệu "nhà văn hạnh phúc". Danh hiệu này có phù hợp với ông không ?
· Lâu nay tôi đã được trao cho danh hiệu này. Tôi dễ dàng ngạc nhiên. Tôi có thể ngây ngất trước cảnh mặt trời lặn. Tôi yêu cuộc sống. Tuy nhiên tôi cũng sáng suốt để thấy xã hội đang xấu đi. Những câu chuyện tình không kéo dài, con người mất công ăn việc làm. Rồi bạo lực, chiến tranh, bệnh tật ... Rõ ràng thế giới buồn thảm. Nhưng phải sống, phải sống ! Điều đó vẫn còn là một món quà !

· Ông mong muốn Chúa nói gì với ông khi ông đến trước mặt Ngài ?
· "Cha tha thứ cho con". Còn có thể mơ ước gì được hơn thế nữa ? Tôi cũng thường nghĩ đến cuộc gặp gỡ giả thiết đó. Và chắc chắn vị Thiên Chúa mà dù tôi không biết nhưng vẫn thực sự hiện hữu đó vẫn ám ảnh tôi nhiều.

· Nếu, sau khi chết, ông được đề nghị bắt đầu lại mọi chuyện ...
· Không hề có chuyện này ! Một cuộc đời đã đủ lắm rồi, nhất là khi cuộc đời đó tràn đầy. Hình phạt tồi tệ nhất đối với con người có lẽ là cho con người trở nên bất tử (ở thế gian này).

· Tuy vậy, ông ít nhiều cũng đang là như thế ... Chẳng phải là các viện sĩ Hàn lâm được mệnh danh là những người bất tử đó sao ?
· Cocteau đã khẳng định một cách chính xác : "Chúng ta bất tử trong quãng thời gian của cuộc đời của mình. Sau đó, chúng ta biến thành chiếc ghế bành". Tuy nhiên, quả thực là có hai cách để lại vết tích của mình trong lịch sử. Sinh con đẻ cái và thực hiện một tác phẩm. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tác phẩm của tôi còn được đọc trong 50 năm nữa. Tôi nhận được những bức thư rất dễ thương, nhiều đến nỗi đọc không kịp. Theo năm tháng, tôi nhận thấy những người đọc tôi trẻ trung hơn, điều đó làm cho tôi rất vui. Dĩ nhiên tôi biết là không phải chỉ do những gì tôi viết, nhưng còn bởi vì tôi lên tiếng trên đài phát thanh, trên truyền hình. Bởi vì tôi còn hay bày trò. Mẹ tôi đã dạy cho tôi ba nguyên tắc : "Mọi thư từ đều đáng được trả lời", "Đừng tự mình gâychú ý" và "Đừng nói về mình" ... Bạn thấy đấy, thế là thành công !
· Quả thực là gia đình của mẹ ông rất bảo thủ. Còn bố lại tiến bộ hơn và theo cánh tả. Ông đã làm gì với sự pha trộn này ?
· Bố tôi đã được Mặt trận Bình dân bổ nhiệm làm đại sứ. Còn trong gia đình phía bên mẹ tôi, ông Léon Blum được coi như một người cánh tả. Nhưng ngược lại, bạn bè cùng khóa với ông ở Trường Cao đẳng thì lại coi ông là tư sản. Thực ra phải nói rằng tất cả họ là những người trốt-kít. Tóm lại, tất cả những điều đó dạy cho tôi lòng khoan dung. Đàng khác, có thể tôi đã đẩy tâm tình này hơi quá xa : tôi rất dễ bị ảnh hưởng. Theo kiểu nghĩ rằng những người đối nghịch với tôi thì có lý hơn tôi. Đó là một trong những lý do mà tôi đã không thể làm chính trị.
· Ông có một cháu gái 15 tuổi. Ông là một người ông như thế nào ?
· Không phải khoe khoang, nhưng tôi là người ông tốt nhất ! Trong khi, một cách khách quan, tôi không phải là một người cha tốt. Con gái tôi, Heloise, cho đến khi trở thành một nhà xuất bản, hoàn toàn là do mẹ giáo dục. Tôi không bao giờ tham gia vào đó. Mấy đứa cháu thật tuyệt diệu ! Bởi vì bạn chẳng phải chịu trách nhiệm gì về chúng. Bạn chỉ cần thương yêu chúng thôi. [...]

· Đối với ông, Mầu nhiệm nhập thể có quan trọng ?
Noen làm tôi nhớ lại những kỷ niệm thú vị của tuổi thơ. Những cuộc dạo chơi bằng xe trượt tuyết trong vùng quê Rumani lúc bố tôi làm việc ở đó ... Dưới một quan điểm thiêng liêng hơn, Noen cũng là một ngày lễ làm tôi say mê bởi vì nó nhắc nhở cái ý tưởng chỉ có trong Kitô giáo : nhập thể ! Một Thiên Chúa làm người ở giữa con người : tuyệt vời ! ...
(H.P dịch – Nguyệt san báo CG&DT số 194, tháng 2/2011)

Tiếp theo xin mời bạn gặp gỡ tiến sĩ Phan Như Ngọc, nguyên giáo sư triết học duy vật, thành viên Viện Khoa học Vật lý, Viện Khoa học Nguyên tử Việt Nam.
Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Bắc nước Việt Nam XHCN. Suốt 10 năm trung học phổ thông tôi luôn luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, không có ông Trời nào hết. Rồi tôi vào học ngành Vật lý của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi phải học Triết học Duy vật một cách có hệ thống, trong đó sợi chỉ đỏ xuyên suốt là quan điểm vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức. Chỉ những gì con người cảm nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các giác quan mới tồn tại (hay hiện hữu).

Như thế hệ thống triết học này đương nhiên chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, vì không ai có thể sờ đụng được hoặc cảm nhận được Ngài nhờ giác quan của mình. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy điều này là đúng. Ai tin có Thiên Chúa, tôi đều coi là duy tâm, là mê tín dị đoan cả.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nghề dạy học. Tôi vừa phải dạy vật lý vừa thông qua môn học này để giáo dục tư tưởng triết học này cho sinh viên. Vì thực tâm tin ở sự đúng đắn của hệ thống triết học này, nên tôi giảng dạy rất say sưa, không thấy gò bó gì cả. Mười ba năm dạy học là mười ba năm tôi bước đi trên con đường xa cách Thiên Chúa và chống lại đường lối của Ngài.

Năm 1976, tôi trở thành nghiên cứu sinh ở Hungary. Có chút bằng cấp nước ngoài rồi, tôi không dạy học nữa mà xin về làm ở Viện Vật lý thuộc Viện Khoa học Việt Nam. Về sau, tôi được cử làm trưởng phòng của Phòng Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, trong đó có sáu phó Tiến sĩ cùng làm việc. Chúng tôi đã từng ký kết và thực hiện hợp đồng với Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (International Atomic Energy Agency) cộng tác nghiên cứu các phản ứng tổng hợp hạt nhân vào mục đích hòa bình. Tôi đã đi dự một số hội nghị khoa học quốc tế để báo cáo về các công trình nghiên cứu này.

Bước đường sự nghiệp của tôi, tuy chưa bằng ai, nhưng đối với tôi, có thể là toại nguyện. Chỗ làm việc của tôi thật lý tưởng.

Vì nhiều lý do, năm 1989, nhân một chuyến đi công tác nước ngoài, tôi đã xin ở lại Đức. Một hôm tôi đã gặp một nhà truyền đạo Hà Lan tên là Henk Wolthaus. Ông đến phát sách Kinh Thánh cho mọi người. Sau khi nói chuyện với ông một lát, tôi xin ông một quyển Kinh Thánh bằng tiếng Anh (vì không có Kinh Thánh bằng tiếng Việt) và một vài cuốn sách nhỏ khác. Tối hôm đó, tôi bắt đầu đọc thử các sách mới xin để xem sao.

Ngay từ dòng đầu Kinh Thánh tôi đã thấy vô lý. "Ban đầu Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất" (St 1,1). Lương tri tôi bật lò xo. Đó là phản ứng tự nhiên của một người đã sống gần 50 năm trong định kiến không tôn giáo. Nhưng rồi tôi nhớ lại, chính nhà bác học Newton cũng cho rằng sở dĩ các thiên thể chuyển động nhịp nhàng được là nhờ "cái hích đầu tiên của Thiên Chúa" mà ngày trước tôi đã từng phân tích cho sinh viên đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Tự nhiên tôi nghĩ rằng Newton, người phát minh ra định luật hấp dẫn vũ trụ được coi là phát minh vĩ đại nhất của lịch sử văn minh nhân loại lại có thể kém như thế ư ? Và tôi tự trả lời : "Không thể được, chắc là vì mình dốt, không hiểu được ông ta. Có lẽ Đức Chúa Trời có thật". Rồi tôi đọc tiếp câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ trong vòng sáu ngày. Tất cả như một câu chuyện thần thoại dành cho trẻ con. Khi đọc tới Tân Ước, tôi cảm thấy có nhiều điều không thể chấp nhận được. Có thể tin chăng một người mù được sáng mắt, người cùi được sạch, người què được lành, người chết đã có mùi sống lại chỉ nhờ những lời phán ? Ai có thể đi bộ trên mặt nước, ra lệnh bắt bão tố vô tri phải dừng ?

Những phép lạ đầy dẫy trong Kinh Thánh làm cho cái đầu quen suy nghĩ theo kiểu không tôn giáo của tôi không sao hiểu nổi. Đúng lúc ấy trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi, mà bây giờ tôi biết chính Chúa đã đến gỡ rối cho tôi. Câu hỏi đó là : "Sức mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết các nhà khoa học vĩ đại, mà tôi ngưỡng mộ, tin Kinh Thánh ? Họ cuồng tín hay chính mình ngu dốt ?".

Từ những cuốn sách mỏng xin của người truyền đạo Hà Lan, tôi đã đọc được những câu bất hủ sau :

· Charles Dickens (Anh, 1812-1879) viết : "Kinh Thánh Tân Ước chính là cuốn sách tốt nhất đã từng hoặc sẽ được biết đến trên thế giới" ;

· Ngài Isaac Newton (Anh, 1642-1727), nhà khoa học mà tôi đầy lòng khâm phục, đã kết luận : "Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn trong bất cứ một câu truyện nào chống lại sách đó" ; 

· Victor Hugo (Pháp, 1802-1885) viết : "Nước anh có 2 cuốn sách : Kinh Thánh và Shakespear. Nước Anh sinh ra Shakespear, còn Kinh Thánh làm nên nước Anh" ;

· Albert Einstein (Đức, 1879-1955), nhà vật lý được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã phát biểu : "Khoa học không có tôn giáo là mù lòa. Tôn giáo mà thiếu khoa học là què quặt".

[image: image3.wmf]Lúc bấy giờ tôi chưa hiểu được nhiều ; nhưng Chúa biết tôi là người từng được học và làm khoa học, nên đã dùng tiếng nói của chính các nhà khoa học thật lớn để mở mắt cho tôi.

Tôi nhớ đến một câu  nói của Newton : Sau khi ông đã phát minh ra "Định luật hấp dẫn vũ trụ" kỳ diệu, nhiều người đã hỏi ông làm cách nào mà ông đã có thể phát minh ra định luật vĩ đại như vậy, Newton vừa cười vừa trả lời : "Đó là nhờ tôi đã đứng trên vai những người khổng lồ".

Chúa như đang nhắc nhở tôi "Hãy đứng lên vai những người khổng lồ này thì con sẽ nhận ra chân lý của Ta". Quả nhiên tôi đã bị Ngài chinh phục dễ dàng. Cái tư tưởng không tôn giáo được tích lũy công phu và sử dụng bao nhiêu năm nay, bị đánh bật khỏi đầu óc tôi. Xưa nay tôi vẫn nghĩ đơn giản : "Không có Đức Chúa Trời, vì không ai chứng minh được sự hiện diện của Ngài". Nhưng bây giờ tôi lại biết đặt câu hỏi mới : "Ai đã chứng minh được Đức Chúa Trời không hiện hữu ?". Tất cả chỉ dựa vào cảm giác của con người ; mà cảm giác thì không phải là một chứng minh khoa học. Người đang đứng ở trái đất thì nói rằng mặt trăng xoay quanh trái đất ; nhưng quan sát viên đứng ở mặt trăng sẽ bảo trái đất quay quanh mặt trăng. Ai đúng? Hơn nữa, có nhiều cái hiện hữu mà ta không thể nhận biết bằng cảm giác, chẳng hạn như trí khôn con người. Không có và không thể có một máy móc nào đo được trí khôn. Vì vậy quan niệm "có Chúa hay không có Chúa" là vấn đề Đức tin, nằm ngoài phạm vi của khoa học, của cảm giác. Nói theo ngôn ngữ khoa học, đây là những "tiền đề" (Axioms).

Thật ra, tiền đề "có Chúa" dễ tin hơn tiền đề "không có Chúa" nhiều. Nhà bác học Newton đã làm một mô hình hệ thống mặt trời rất đẹp để ngay trên bàn làm việc. Một hôm, có một người bạn không tôn giáo đến thăm. Ông bạn khen mô hình đẹp quá và hỏi : "Ai đã làm nên vậy ?". Newton cười hóm hỉnh trả lời : "Tự nhiên mà có đấy thôi !". Ông bạn không tin. Newton trả lời : "Thế tại sao cậu lại tin cả vũ trụ vĩ đại chuyển động nhịp nhàng này tự nhiên mà có không cần Đấng Sáng Tạo ?".

Tương tự, nếu đi làm về mà thấy có cơm dẻo canh ngọt trên bàn thì nhất định chúng ta phải tin rằng có bàn tay một người nào đó đã dọn sẵn. Chân lý đó thật quá đơn giản, vậy mà tại sao nhiều người (kể cả tôi trước đây) lại theo tiền đề "không có Chúa". Kinh Thánh có câu trả lời "vì tên ác thần của đời này (ma quỷ) đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng" (2Cr 4,4).

Tính muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, tính di truyền kỳ diệu : Hạt giống nào sinh cây trái đó ; vẻ đẹp tuyệt vời của những nàng hoa ; sự hài hòa và hoàn thiện của cơ thể con người ; sự hùng vĩ của bầu trời đầy sao. Tất cả những sự mầu nhiệm đó cộng với những ý kiến của các vĩ nhân mà tôi hằng kính phục đã cho tôi nhận ra một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn trí và toàn tài. Dần dà tôi cũng tin Kinh Thánh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, vì dù đã được viết bởi hơn bốn mươi tác giả, ở những địa điểm khác nhau, trải qua khoảng thời gian 1500 năm, nhưng Kinh Thánh là một thể thống nhất. Từ đầu chí cuối Kinh Thánh nói về một chủ đề duy nhất, đó là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Thực ra đây cũng là vấn đề của đức tin, là tiền đề thứ hai cho mọi người theo Chúa.

[image: image4.wmf]Một trong những khái niệm khó giải nhất là khái niệm Đức Chúa Trời có Ba Ngôi một thể (Tam vị nhất thể). Cảm tạ Chúa đã tạo tôi thành một người nghiên cứu vật lý, nên điều này đối với tôi lại rất dễ chấp nhận khi so sánh với nước. Nước cũng có ba trạng thái là rắn, lỏng và hơi. Ba trạng thái vật chất ấy đều có cùng bản chất là H2O, có thể nói 3 là 1, 1 nhưng là 3. Ở đâu có 1 là có cả 3 trạng thái. Điều thật khó hiểu lại trở thành dễ hiểu, quá rõ ràng, mặc dù đây chỉ là một sự so sánh khập khiễng, một sự minh họa rất đại khái mà thôi.

Khi đã có những niềm tin cơ bản ấy (thừa nhận cả 2 tiền đề) thì mọi thắc mắc về các phép lạ đều được giải đáp dễ dàng. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân làm người như chúng ta. Như vậy, Người là Đấng Sáng Tạo. Chính Ngài đã tạo nên vũ trụ này, vốn là một phép lạ vĩ đại nhất, thì những phép lạ khác trong Tân Ước, như đi trên mặt nước, gọi người chết sống lại … đối với Ngài không có gì là khó thực hiện. Những lời dạy của Chúa Giêsu đã gây cho tôi nhiều xúc động, vì tôi thấy tình yêu của Ngài thật vô bờ bến. Ngài cũng phán : "Ta là đường, là chân lý và là nguồn sống. Nếu không nhờ Ta không ai đến được với Cha". Ngài không tìm đường đi tới hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta, mà Ngài chính là con đường dẫn chúng ta tới sự cứu rỗi linh hồn. Ngài không nói một chân lý nào khác, vì chính Ngài là chân lý tuyệt đối duy nhất. Và cũng chính Ngài là nguồn sống, vì tổ phụ Ađam của chúng ta đã nhờ sinh khí của Ngài mà trở thành một loài sinh linh. Người Việt Nam ta cũng tin có Ông Trời. Ca dao Việt Nam có bài :

"Lạy Trời mưa xuống,

lấy nước tôi uống,

lấy ruộng tôi cày,

lấy đầy bát cơm,

lấy rơm đun bếp"

Trời, Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, theo niềm tin của tổ tiên Việt Nam thật chân thành, vì các cụ tin có TRỜI che ĐẤT chở, vì "Trời có mắt" (Hoàng Thiên hữu nhãn). Trước cửa nhà nào cũng có BÀN THIÊN (bàn thờ Trời). Trời thương dân như cha mẹ thương con, nên dân Việt cũng cư xử với Trời như ông bà cha mẹ vậy. Không những khắp đồng quê, mà còn nơi đế đô phồn hoa, từ xưa các vua Việt Nam có bổn phận thay mặt dân tế Trời, thờ Chúa Trời. Đó là ý nghĩa LỄ TẾ NAM GIAO tại cố đô Huế.

Con người tưởng rằng họ có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời, đến với Cha Thiên Thượng bằng năng lực riêng của mình, nhưng Chúa Giêsu cho biết rằng tội lỗi đã tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa nhân loại với Đức Chúa Trời. Ngài cũng phán : "Này Ta đứng trước cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta" (Kh 3,20).

Thật sự cảm động trước những lời dạy đầy tình thương đó, tôi đã quỳ gối ăn năn về những tội lỗi trong những năm sống không tôn giáo, và thành kính mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình. Từ đó, đời tôi hoàn toàn được đổi mới, tràn ngập ánh sáng bình an và hy vọng.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy xót xa ân hận vô cùng. Nếu linh hoàn của lớp đàn em tôi đã dạy bị hư mất, thì chính tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi đã vô tình gây nên tội.

Thưa quý vị, với bài viết ngắn này tôi không thể nào nói hết được những phước hạnh mà Chúa đã ban cho tôi từ ngày tôi tin nhận Ngài.

Trước đây, tôi cứ nghĩ "chết là hết". Thật ra không phải thế. Kinh Thánh cho biết rằng chết là bắt đầu một cuộc sống mới, như hạt giống chết đi để bắt đầu sự sống của một cây xanh. Đức Chúa Giêsu dạy rằng : "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không bị hư vong, nhưng có sự sống đời đời" (Ga 3,16).

[Bây giờ, khi đã tin Chúa, tôi thấy kế hoạch của Ngài đào tạo tôi thật quá diệu kỳ. Không có bàn tay chăm sóc của Ngài thì một thường dân như tôi làm sao có thể được ưu đãi như thế. Cảm ơn Chúa thật nhiều !]
Để kết thúc, xin phép cho tôi trích dẫn lời của Albert Einstein : "Tôn giáo của tôi là sự hạ mình chiêm ngưỡng Đấng vốn là Thần linh tối cao, vô hạn, đã tự bày tỏ chính Ngài trong những phần tử vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ, để cho chúng ta, bằng tư duy thiển cận tầm thường của mình, cũng nhận biết được Ngài. Chính sự hiểu biết về những quy luật tuyệt vời của vũ trụ vĩ đại và kỳ diệu, đã đem đến cho tôi niềm tin sâu sắc về sự hiện diện của một Đấng quyền năng tối thượng đã sáng tạo nên vũ trụ, cái mà con người không thể nào lãnh hội được bằng lý trí của mình. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời của tôi" (Barnett Lincoln : The Universe and Dr. Einstein, p.95). Ông cũng tuyên bố : "Tôi sẽ đi Nhà thờ, lấy những lời dạy của Chúa Giêsu làm tín điều của mình" (Knight Treasure of Illustration p.217).

Cầu Chúa dùng bài làm chứng ngắn ngủi này để góp phần rất nhỏ giúp quý vị tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình và nhận được ơn cứu rỗi, tức là sự sống đời đời, mà chính Ngài đã hứa ban tặng cho những người tin.

Kinh Thánh dạy rằng : "Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương" (1Ga 4,16). Tin nhận Chúa Giêsu, quý vị sẽ nếm trải được tình yêu thương ngọt ngào ấy như hàng tỉ người trên khắp thế giới và như chính tôi đã từng kinh nghiệm được. Quý vị sẽ như một người con đi xa quay về Nhà Cha của mình. Mọi thứ trước đây ở bên phải nay đều ở bên trái, và ngược lại, mọi thứ trước đây ở bên trái nay đều ở bên phải (như đại văn hào Lev Tonstoi – Nga đã nhận xét). Phước hạnh và tình thương của Chúa sẽ theo quý vị cho đến hết cuộc đời như Ngài đã hứa.

Chúa Giêsu mời bạn đi theo Ngài !

(mời chứ không ép buộc, áp đặt – Bạn hãy luôn nhớ là Chúa và Giáo Hội luôn tôn trọng tự do tin và không tin của mọi người)
Chúa Giêsu nói : "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,16).

Chúa Giêsu nói : "Phần tôi, tôi đến để cho anh chị em được sống, và sống dồi dào" (Ga 10,10).

"Chính Ta sẽ ban cho những ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền" (Kh 21,6).

Vui biết mấy, một ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở Thiên đường, cùng nắm tay nhau ca hát tôn ngợi Đức Chúa Trời yêu quý, là Đấng sáng tạo đã dựng nên trời đất, vũ trụ, muôn loài, cũng như cả quý vị và tôi nữa ! Thật là một niềm hạnh phúc tuyệt vời !

Ước mong sẽ được trao đổi tâm tình thêm với quý vị qua các phương tiện thông tin hiện có.
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(Trích trong Bài Giảng Chúa Nhật số 4/2007, tr.74)
Sau khi gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ đương thời như viện sĩ Viện Hàm lâm Pháp Jean D'Ormesson và tiến sĩ vật lý, nguyên tử học VN Phan Như Ngọc, chúng ta lại có duyên được tiếp cận những con người khổng lồ của thế giới như Einstein, Charles Diskens, Isaac Newton, chúng ta còn có một thống kê các nhà khoa học lừng danh thế giới từ thế kỷ 16-18, như :
· Nicola Copernic – nhà thiên văn học (Ba Lan, 1473-1543).
· Galileo Galilée – nhà thiên văn, toán học, vật lý (Ý, 1564-1642).

· Blaise Pascal – nhà bác học, nhà tư tưởng (Pháp, 1623-1662).

· Antoine Laurent de Lavoisier – nhà toán học (Pháp, 1743-1794).

· Alexsandro Volta – nhà vật lý (Ý, 1745-1827).

· Joseph Marie Jacquard – nhà chế tạo (Pháp, 1752-1834).

· Andre Ampère – nhà vật lý (Pháp, 1775-1836).
· G.W. Leibnit – nhà toán học, vật lý (Đức, 1646-1716).

Và những nhà khoa học khác, có tới 99% tin Thiên Chúa – Hẳn chúng ta phải thừa nhận rằng họ không phải hạng ngu si dốt nát đến nỗi bị lý thuyết viển vông này, tôn giáo sai lạc nọ lừa gạt. Họ đã tin có Trời, có Đấng Tạo Hóa. Họ đã khám phá ra Đạo chính là con đường dẫn tới Ngài, là Chân-Thiện-Mỹ tuyệt đối.

Từ đầu câu chuyện tới đây, chúng ta cứ coi là phần phiếm luận, bây giờ tôi trao vào tay bạn 1 tập sách nhỏ, gọn mà tôi đã đọc từ những năm 60 của thế kỷ trước, và nếu tôi không nhớ lầm thì tác giả tập này là cố Chính Lý của địa phận Phát Diệm, một linh mục lão thành uyên bác về Hán Nôm, La-tinh và Pháp văn, đã từng là giáo sư Chủng viện, rất đạo đức và rất có uy tín trong và ngoài giáo phận. Vào những năm đó mà ngài đã viết nhiều tập nhỏ như vậy, trình bày chân lý và tặng không cho độc giả, ngài tự bỏ tiền ra in rất nhiều, bằng chứng là cuốn này tái bản năm 1970 tại Sàigòn được ghi "nghìn thứ 15", ngài mất cách đây mấy chục năm ở tuổi đại thọ 90. Đây, "Tôi theo đạo Trời" – mời bạn hãy cầm lấy mà đọc (tolle et lege).
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TÔI THEO ĐẠO TRỜI 

Lời nói đầu.
Đã có một thời, người ta bảo theo đạo Chúa là theo đạo của Tây, bỏ đạo của quốc gia dân tộc. Không phải thế. Đức Giêsu, Giáo Tổ của Đạo Trời sinh ra, sống và giảng đạo tại xứ Pha-lê-tin, miền Trung Đông, thuộc Á châu chúng ta, chứng không phải bên Tây phương.

Từ đó, Ngài sai các Tông đồ đi khắp thế gian truyền đạo. Người Tây phương nhận được Đạo trước, đem truyền lại cho ta. Như vậy, Đạo Chúa là Đạo của Trời, chẳng của riêng ai, chẳng của riêng nước nào.

Hãy cứ xem : Người nào cũng muốn mình và gia đình mình được sống vui vẻ hạnh phúc trong một xã hội tốt đẹp và lành mạnh.

Nhìn ra thiên nhiên hùng vĩ và kỳ diệu, mọi loài mọi vật từ dưới đất cho chí trên trời đều xoay vần thứ tự lớp lang, còn trong lòng thì nghe thấy tiếng lương tâm dạy bảo thúc giục, nên ta mơ hồ tin có Ông Trời, có đấng vô cùng thông minh, cao cả, quyền phép vô biên tạo dựng vũ trụ càn khôn này, trong đó có mọi loài mọi vật và có loài người chúng ta.

Nhưng vì không được biết rõ, cho nên cứ tưởng Ông Trời ở mãi tận cõi thiên đình xa xôi nào đó, chẳng can dự gì vào chuyện đời, chuyện học hành, chuyện làm ăn, chuyện vui chuyện buồn của thế giới này.

Đáp lại những tâm tình tự nhiên ấy, đạo hay tôn giáo đến hướng dẫn ta làm lành lánh dữ để ngay đời này ta được sống yên hàn hạnh phúc. Đạo còn đến chỉ cho ta biết Ông Trời và con đường để siêu thoát lên cõi trên ở đời sau mà được sống với Ngài.
[image: image7.wmf]Giữa dòng đời bôn ba chìm nổi, ngoài những lúc bươn chải kiếm sống, chắc mỗi người chúng ta cũng có lúc lắng đọng tâm hồn để suy tư và tự hỏi : Mục đích tôi sống trên đời này để làm gì ?

Sau ít năm thời thơ ấu vui chơi học hành, lớn lên lấy vợ lấy chồng tạo lập sự nghiệp, nhiều khi vất vả kiếm cơm nuôi thân và nuôi gia đình. Thế rồi tuổi đời xế bóng, sức lực dần dần suy tàn, thường khi lại phải vật vã với bao bệnh tật của tuổi giả mắt mờ chân chậm ... ai ai cũng đều nhận thấy đời là mau qua chóng hết, thời gian vùn vụt như "bóng câu qua cửa sổ". Chưa hết, cho dù thành đạt giàu sang hay thất bại nghèo hèn, chẳng ai tránh khỏi đau khổ, bệnh tật và đều cho đời là chốn bể dâu sầu khổ, một thung lũng nhiều nước mắt hơn tiếng cười ... Rồi cuối cùng, bóng tử thần dần dần hiện ra trước mắt, và ai cũng phải đối mặt với cái chết. Nhưng vấn đề chính là :
· Chết rồi mình sẽ đi về đâu ?
· Số phận đời sau của mình sẽ như thế nào ?

Chẳng mấy ai thực lòng tin rằng chết rồi là hết như con trâu, con chó, vì có câu : "Nhân ư vạn vật duy linh" (ở giữa vạn vật chỉ có con người duy nhất có cái linh).
Cái gì do vật chất hợp lại, thì có hợp phải có tan, thể xác do vật chất hợp lại, sẽ chết và tan rã, nhưng mà cái linh trong ta là hồn thì không do vật chất hợp lại nên không thể tan mất, không thể chết. Do đó mới có câu : "Chết là thể xác, còn là tinh anh". Vì thế nên cha ông chúng ta xưa mới dạy rằng : "Sống gửi, thác về" (sinh ký, tử qui).
Vậy nếu không có cõi đời sau mà về, ở đó có một Ông Trời phân xử công minh, thì cuộc sống trần gian này đầy dẫy những bất công, những chuyện mạnh được yếu thua, những áp bức, những nỗi oan khiên của người thấp cổ bé miệng, nhỏ hèn vô tội ..., sẽ là một cuộc đời hoàn toàn phi lý (xem "Suy nghĩ vẩn vơ tập 1").

Do đó, người Việt Nam tin phải có Ông Trời, mà có Ông Trời thì phải có Đạo Trời, đạo của Ông Trời. Vậy ta hãy hỏi xem :
1. Đạo Trời là gì ?

Thưa : Là lòng tin tưởng ở một vị linh thiêng, hằng hữu, toàn tri, toàn năng, toàn thiện, chí công, chí minh, ngự trên trời. Nôm na gọi Đấng ấy là Ông Trời, là Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao, là Giàng – tùy tiếng nói của mỗi dân tộc. Đức Khổng Tử đã nói : "Duy Thiên vi đại" (chỉ có Trời là lớn) ; thày Chu Tử nói : "Thượng Đế giả, Thiên chi Chúa tể giả" (Vua trên hết là Chúa trên trời).
2. Tại sao nhận biết có Trời ?

Tuy Ông Trời là Đấng linh thiêng, vô hình, không có thân xác như loài người, nên không ai thấy được, song hầu hết ai cũng tin là có. Không thấy thì khác mà không có thì khác. Có dòng điện chạy trong dây đồng, ta đâu có thấy, mà nó có đấy, cứ bật "công tắc" là đèn sáng ngay. Có gió đấy mà ta đâu có thấy, song ta nghe được tiếng gió rít qua khe cửa, ta thấy gió lay động cành cây.

Trời đã ban cho ta hơn loài vật ở chỗ không chỉ có mắt để thấy mà còn có trí để suy, sao ta chỉ dùng mắt có thấy hay không thấy mà đoán định về mọi sự ? Vậy hãy lấy mắt nhìn trời nhìn đất, và lấy trí mà suy nghĩ một chút thì sẽ nhận ra là có Ông Trời.
Ngay cả chữ "Thiên" ta thường dùng cũng nói đến Ông Trời. Nhìn vào gốc chữ Thiên (天) là bởi hai chữ : nhất (ㄧ) và đại (大) hợp lại mà thành. Ý nói : Đấng lớn nhất là Trời (天). Và nhìn vào vũ trụ bao la, tinh tú trăng sao luôn luôn trật tự xoay vần theo một định luật mà không do con người đặt ra, mặt trời chiếu tỏa ban ngày, vầng trăng soi sáng ban đêm ; nhìn vào muôn loài muôn vật nhất là con người được tạo nên đẹp đẽ, tinh vi, kỳ diệu, ta phải nhận rằng có một trí năng vô cùng thông minh đã nghĩ ra, một quyền năng vô hạn đã tác tạo ... Ta gọi là Tạo Hóa, Hóa Công, hoặc Đấng Tạo Thành, hay bất cứ bằng một danh hiệu nào khác, điều đó không quan trọng, điều quan trọng là phải có Đấng tạo nên, chứ vạn vật không thể tự nhiên mà có được ...
Ta xem một chiếc đồng hồ

Nếu không có thợ, bao giờ thành thân,

Phương chi máy tạo xoay vần,

Tứ thời bát tiết muôn phần lạ hơn,

Nên ta phải lấy trí khôn,

Luận rằng có Đấng chí tôn sinh thành.
Đức Khổng Tử nói : "Nhân tri nhân, bất khả dĩ bất tri Thiên" (người ta còn biết nhau, không thể nào không biết Trời được).

Con chim nó hót trên cành,

Nếu Trời không có, có mình làm sao ?

Con chim nó hót trên cao,

Nếu Trời không có thì sao có mình ?
Câu ca dao thật là giản dị, lý luận thật là đơn sơ nhưng rất thâm túy : Phải có một Ông Trời mới có con chim hót, và có con chim hót, ắt là phải có Ông Trời ! Tổ tiên, cha ông chúng ta đã suy nghĩ, đã lý luận để quả quyết là có Ông Trời, có Đấng Tạo Hóa. Các ngài đã để lại cho dân Việt chúng ta một gia sản văn hóa và tinh thần mà phần quý nhất của gia sản đó là phần nói cho chúng ta biết rằng có một Ông Trời, đó là Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng nên mọi sự.

Ông Đổng Trọng Thư nói : "Thiên giả vạn vật chi tổ" (Trời là gốc của vạn vật).

Truyện kể rằng nhà bác học Isaac Newton, người đã khám phá ra định luật "Hấp lực vũ trụ", khi ông nhìn thấy quả táo rơi xuống đất. Ông đặt trên bàn ở văn phòng một mô hình hệ thống mặt trời rất đẹp, gồm mặt trời, mặt trăng, trái đất và các hành tinh … Một hôm có người bạn vô tín ngưỡng đến thăm, khen mô hình này đẹp và hỏi : "Ở đâu mà có mô hình đẹp ấy ?", Newton cười hóm hỉnh trả lời : "Tự nhiên mà có đấy !". Ông bạn kia cho là nói đùa, lúc ấy Newton mới hỏi vặn lại : "Nếu ông bạn không tin là tự nhiên mô hình này có, thì tại sao ông bạn lại tin rằng cả cái vũ trụ vĩ đại chuyển động nhịp nhàng, trật tự điều hòa này tự nhiên mà có, không cần Đấng sáng tạo ?".
Tiến sĩ vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận cũng xác định : "Phương pháp khoa học không thể trả lời một cách trực tiếp về sự hiện hữu của Đấng Tối Cao … Phần tôi, tôi sẵn sàng đánh cược cho sự hiện hữu của Người …" (Trích cuốn "Giai điệu bí ẩn" của tiến sĩ Trịnh Xuân Thuận, NXB Khoa học & Kỹ thuật – Hà Nội, tháng 5/2000, trang 311).

3. Những người tin tưởng ở Trời có nhiều không ?

Có thể nói được rằng hầu hết nhân loại đều tin ở Trời. Trong Kinh Dịch, quyển sách toàn khoa nổi tiếng ở phương Đông cũng dạy : "Người quân tử là người biết thờ Trời" (quân tử sự Thiên).

Trong văn học dân gian Việt Nam, Ông Trời, Chúa Tể trời đất được đề cập đến thường xuyên một cách rất tự nhiên :

"Trời sinh, trời dưỡng,

Trời cho ai, nấy hưởng"

Tính tự nhiên của con người, khi gặp nguy biến, đều kêu đến Trời : "Trời ơi !", gặp oan ức đều xin Trời chứng quả : "Ông Trời có mắt" ; giao dịch, kết ước với nhau cũng xin Trời làm chứng :

"Một lời đã trót thâm giao,

Dưới rày có đất, trên cao có Trời"

(Kiều)

Gặp tình thế khó khăn, gặp điều không hiểu không biết đều xin Trời lý giải hay xét xử : "Bắc thang lên hỏi Ông Trời".

Tất cả những điều đó nói lên trước nhất Ông Trời là một Vị ở trên cao chứ không phải là một người phàm trần như chúng ta, và thứ hai Ông Trời phải là một Vị thông minh, trí khôn sáng suốt, khôn ngoan siêu phàm, biết hết mọi sự, phân xử công minh.

Ta có khúc ca dao diễn tả lòng tin ở Trời một cách chân thành, thực tế rằng Ông Trời là Chủ Tể mọi sự, có quyền ban xuống cho loài người những điều cần thiết nhất cho cuộc sống của mình :

"Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,

Lấy ruộng tôi cày,

Lấy đầy bát cơm,

Lấy rơm đun bếp"

"Gặp thời là được thọ khang,

Tam đa ngũ phúc rõ ràng Trời cho"

4. Đạo Trời có phải riêng cho một nước nào không ?
Đạo Trời là chung cho mọi nước, mọi đời, vì Trời là : "Vạn vật chi Tổ", nên ai ai cũng phải thờ kính Trời, làm gì cũng không qua được mắt Trời, vì : "Thiên chi thông minh, vô sở bất cập" (Trời sáng suốt, không có gì mà không biết).

Đức Khổng Tử nói : "Minh đạo chi bản nguyên, xuất ư Thiên" (Đạo sáng suốt là bởi Trời ban xuống), chứ không phải do loài người đặt ra đâu, nên không thể gò ép vào một nước hay vào một thời đại nào được.
Vì thế, từ thời thượng cổ, tin vào Ông Trời đã trở thành đạo của người Việt. Tự bản sắc văn hóa, chúng ta là một dân tộc hữu thần. Chúng ta không những tin có Ông Trời, mà còn sống gắn bó với Ông Trời trong mọi sinh hoạt từ khi chào đời cho đến ngày từ giã cõi đời :

· Lúc sinh ra :

"Thông minh vốn sẵn tính Trời,

Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm"

(Kiều)

· Lúc lao động :

"Ơn Trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu,

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng"

· Lúc kết duyên vợ chồng :

"Nhờ cô nhờ bác giúp lời,

Chị em giúp của, Ông Trời định đôi"

· Lúc sinh sống ở đời :

"Khó giàu muôn sự tại Trời,

Nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi"

"Trời nào có phụ ai đâu,

Hay làm thì giàu, có chí thì nên"

· Nhưng luôn phải biết rằng :

"Mưu sự tại nhân,

Thành sự tại Thiên"

· Lúc chết :

"Trời kêu ai, người nấy dạ"

5. Nơi mỗi người, làm thế nào biết được Đạo Trời ?

Trời đã ban cho mỗi người có lương tri, lương tâm như ngọn đèn soi cho biết đâu là thật, đâu là dối, đâu là lành, đâu là dữ, đâu là phúc, đâu là tội, để ta lái mọi tư tưởng, hành động của ta sao cho hợp với đường lối của Trời.
Đức Khổng Tử nói : "Đạo bất viễn nhân" (Đạo không có xa người ta đâu), và : "Tri Thiên đạo, hành thân dĩ nhân nghĩa" (Biết Đạo Trời, thì ăn ở theo nhân nghĩa).

6. Mỗi người phải giữ Đạo Trời thế nào ?

Phải cố gắng hết sức mà tìm cho mình thấy rõ Đạo Trời, như lời dạy : "Tiễn kinh cức nhi tầm đại đạo" (Phải phát quang gai góc mà tìm ra đường lớn). Phải lấy Đạo mà hướng dẫn đời sống : "Dĩ đạo tuẫn thân". Theo lương tâm mà lấy điều thiện làm vui, lấy đạo đức làm trọng : "Vi thiện tối lạc, đạo lý tối đại".
Phải nhớ luật của Trời là làm lành sẽ được thưởng, làm dữ sẽ bị phạt :

· "Tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương" (Làm điều lành là kéo xuống cho mình trăm sự tốt, làm điều xấu là kéo đến muôn sự tai họa).

· "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu" (lưới Trời rộng, thưa mà không lọt đâu).
7. Dân chúng từ xưa thờ kính Trời thế nào ?

Đạo Trời này không giáo lý, không tổ chức thành Giáo Hội, nhưng phổ biến rộng rãi từ hàng bao ngàn năm mà vẫn không có gì làm cho nó suy tàn được. Ông cha chúng ta tin có một Đấng vô hình, tạo dựng nên trời đất và tổ tiên mình. Đấng này phải được tôn thờ trên và trước tổ tiên, ông bà.
Xưa trong một nước, chỉ có vua được đại diện toàn dân mà tế lễ Trời, ba năm một lần, nước ta gọi Tế Nam Giao.

· Khi gặp tai nạn như ôn dịch, mất mùa, giặc giã, nhà vua cũng có thể tổ chức lễ tế Trời, để cầu đảo xin cho quốc thái dân an.

· Ở kinh đô có một đền gọi là Đền Kính Thiên, trong đó có để bài vị thờ, viết 4 chữ : "Hoàng Thiên Thượng Đế".
Tuy vua đã đại diện cho dân thờ Trời trong lễ Nam Giao, nhưng dân vẫn thấy cần phải thờ Trời hằng ngày, vì thế mỗi gia đình thường có bàn thờ trong nhà, hay là xây bàn thờ kính Thiên ngoài sân trước nhà, sớm tối vái lạy, và dâng hương nến, nhang đèn, hoa quả và chung nước tinh khiết để tò lòng tri ân. Xét như thế thì Đạo thờ Trời vẫn là đạo phổ thông nhất trong nhân loại.
8. Đạo Trời dạy ta phải cư xử với nhau thế nào ?

Đã nhận Trời làm gốc tổ (Thiên giả vạn vật chi tổ), nhận Trời làm cha mẹ sinh thành (Thiên vi phụ mẫu) thì phải coi mọi người là anh em (tứ hải giai huynh đệ) và cư xử với nhau là anh chị em trong đại gia đình nhân loại, vì tất cả đều là con của Trời. Đã coi nhau là anh em, thì sẽ lấy lòng thành mà đối đãi, tình thương mà bao bọc nhau.
Đức Khổng Tử nói : "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" (Điều mình không muốn, thì đừng làm cho người khác).

Ông Mặc Tử chủ trương : Kiêm ái, tức là yêu thương hết mọi người.

Những giáo điều về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đều do lòng tin ở Trời mà xuất phát, đã là giường mối vững chắc cho nhiều dân tộc Á Đông, và đã đào tạo nhiều hiền nhân, quân tử : "Sỹ hy hiền, hiền hy thánh, Thánh hy Thiên" (người có học thì mong tới bậc hiền, người hiền mong tới bậc thánh, người thánh mong đạt tới thông cảm được với Trời).

Những bậc minh quân biết vị dân (như Lê Thánh Tôn), những tướng anh hùng biết vị nước (như Trần Hưng Đạo) đều tin tưởng ở Trời.

9. Đạo Trời có từ bao giờ ?

Đạo Trời có từ khi Trời tác tạo ra con người, Trời cho con người có trí khôn biết suy luận, biết hướng về Trời, biết tìm ý Trời thế nào mà hành động.

10. Ý Trời là thế nào ?

Ý tưởng là lương tri, lương tâm, mà Trời đã đặt trong lòng mỗi người, khác nào hạt giống đặt vào đất, sẽ dần dần nẩy mầm vươn lên thành cây, sinh hoa kết quả, thế là đạt tới mức độ mà ý Trời mong muốn (xem "Suy nghĩ vẩn vơ" tập 3, trang 48).
Ngay từ thời thượng cổ, các bậc tiền nhân làm gì cũng theo lương tri, lương tâm chỉ dẫn, nên đã để lại nhiều thành quả phúc đức, nêu gương tốt lành thánh thiện cho con cháu về sau. Các đời : Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế Nghiêu, Thuấn đã lấy việc thờ Trời làm trọng, lấy mệnh Trời hay thánh ý Trời làm luật lệ, nên dân chúng đã được thái bình, an cư lạc nghiệp, khiến đời sau có câu nói : "Ngày Nghiêu tháng Thuấn" để chỉ những ngày bằng yên, vui vẻ.

11. Đạo Trời đưa người ta đến đâu ?

[image: image8.wmf]Sau khi tin vào Đạo Trời, nói khác đi, sau khi tin vào Chúa, được lãnh phép Thánh tẩy, người ta được tái sinh thành Con Người Mới làm con cái Thượng Đế, thì tất nhiên là Đạo Trời đưa người ta về tới Trời, như đưa con cháu về với Tổ Tiên, vì Trời là gốc tổ của mọi người. Vì Trời là Đấng Tự Hữu, Toàn năng, Toàn thiện, Toàn mỹ, là nguồn hạnh phúc vô biên cho nên con người trở về với Trời là đạt tới hạnh phúc vô biên và vĩnh cửu mà tâm hồn khao khát, và khi đạt tới Trời, mọi ước vọng của mình sẽ được thỏa mãn hoàn toàn.
12. Thực hiện Đạo Trời có dễ không ?

Dễ hay khó là tại mỗi người : e ngại, rụt rè thì cho là khó ; can đảm, cương quyết thì không khó nữa.

"Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi,

Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông" (Nguyễn Bá Học)
Thực hiện Đạo Trời là sống theo lương tâm, làm lành lánh dữ ; mà làm điều lành là con đường đi lên cao, bao giờ cũng khó nhọc (tác thiện như đăng). Nhưng ở đời có khó mới có khôn ; có làm điều lành, có hy sinh rồi mới thấy kết quả hạnh phúc, mới được an vui (Vi thiện tối lạc).
13. Trên đường thực hiện Đạo Trời, người ta gặp những kẻ thù nào ?

Người ta gặp 3 kẻ thù :

· Một loại ở ngay trong mình, khác nào sâu bọ ở trong ruột cây, nếu không dùng thuốc cay đắng giết đi thì nó đục khoét ăn hết nhựa và làm đổ cây mất. Loại sâu bọ trong tâm con người chính là các tính mê nết xấu, các dục vọng đê hèn.

· Loại kẻ thù thứ hai ví như các chứng ngoại cảm do thời khí, tức là trào lưu của thế tục nổi lên cám dỗ, lôi cuốn vào hầm hố trụy lạc, sa đọa, giết hại tâm hồn con người.

· Loại kẻ thù thứ ba ví như kẻ cướp đường, đó là satan và ác quỷ, là những tà thần ghen ghét với con người, ngày đêm không ngừng tìm trăm mưu nghìn kế để ám hại con người.

Tắt một lời ba thù đó là : ma quỷ, thế gian và xác thịt.

14. Con người đối phó thế nào với 3 loại kẻ thù nói trên ?

Phải tự tu, tự tỉnh và kêu xin Trời giúp kịp thời :

a. Tự tu là ra sức sửa trị tính nết xấu, loại trừ những sâu mọt đục khoét trong mình.

b. Tự tỉnh là nhờ học hỏi Đạo, nhất là học hỏi ở sách Thánh Kinh như kim chỉ nam, hoặc như bức cẩm nang chỉ dạy cho mình mà biết tỉnh táo đề phòng, tránh xa những quyến rũ của tà ma ác quỷ và những cạm bẫy do thế tục giương lên để bắt mình.

c. Kêu cứu kịp thời là cầu nguyện van xin Trời hộ giúp để các thế lực hắc ám, tối tăm và satan ác quỷ, vốn mạnh mẽ và tinh khôn hơn ta, không làm hại được ta.

Kẻ lành thánh, người khôn ngoan nhờ 3 việc đó mà lúc nào cũng vững như kiềng 3 chân.

"Tự thiên tử chí ư thứ dân, dĩ tu thân vi bản" (từ vua quan trên cao cho chí thứ dân dưới thấp, ai ai cũng phải lấy việc tu thân sửa tánh làm căn cốt cuộc đời).

Ca dao nói :

"Chim khôn xa tránh lưới dò,

Người khôn tránh chốn ô đồ mới khôn"

Tục ngữ đã nói : "Cứ giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho", tức là phần ta phải nỗ lực rồi Trời sẽ giúp cho ta.

15. Satan ác quỷ ở đâu ra mà mưu hại con người đến thế ?

[image: image9.wmf]Nó cũng là một loài do Trời sinh ra, rồi vì tự kiêu tự đại mà phản nghịch với Trời, nên trở thành ác quỷ đại gian đại ác, nó muốn phá việc của Trời, và ganh ghét không muốn cho con người là loài thấp hèn hơn nó trở về với Trời, được hưởng phúc mà nó đã mất, vì như thế thì Trời được vinh hiển và con người được hạnh phúc thật.

Satan không làm gì được Trời, nhưng chỉ làm hại được con người bằng cách lôi cuốn, dụ dỗ con người xa Trời, phản bội với Trời như nó. Người nào mắc mưu satan là đi đến chỗ tự hại mình và đồng khổ cực với nó sau này đời đời kiếp kiếp.

16. Có ai thắng được satan ác quỷ chưa ? Làm thế nào mà biết đã thắng ?

Các bậc thánh nhân lấy Đạo Trời làm lẽ sống, những người khôn ngoan bền chí, quyết giữ Đạo Trời dù chết cũng không bỏ. Những vị đó đã thắng được áp lực của satan, vì nó muốn cướp lòng trung thành của các vị ấy đối với Trời, mà không cướp được, tức là nó bại.
"Dù ai nói ngược nói xuôi,

Ta đây vẫn giữ Đạo Trời khăng khăng" (ca dao)
Còn các bậc thánh nhân khi tu thân lập đức thành công là thắng cuộc rồi. Sự thắng trận của các thánh nhân đôi khi cũng được Trời cho một vài điềm lạ để chứng quả, và nhân đó khuyến khích những người còn đang chiến đấu, chưa đến mức cuối cùng.
17. Đạo Trời từ xưa tới nay được công bố thế nào ?

Lịch sử Đạo Trời là lịch sử nhân loại, vì Đạo Trời là đường lối để Trời đi xuống với nhân loại để tái tạo ta, và cũng là đường lối để nhân loại đi lên với Trời. Đó là trở về nguồn chân phúc vô biên mà ta khát vọng. Đạo Trời được công bố bằng 2 hình thức :
Hình thức thứ nhất là in sẵn vào tâm hồn mỗi người khi sinh ra. Đến tuổi khôn, người ta nhìn thấy muôn loài muôn vật trên trời dưới đất muôn vẻ muôn sắc tốt đẹp, kỳ diệu thì nhận ra là phải có Đấng Tạo Hóa, mà suy phục và thờ lạy Ngài. Rồi trong lòng mình biết ý nghĩa thế nào là lành, đâu là phúc mà làm theo, thế nào là dữ là mà tránh xa. Và khi làm trái lương tâm, người ta thấy bứt rứt, sầu khổ.

Nhưng khi Trời thấy nhân loại một mặt không dùng trí thông minh của mình mà nhìn biết Trời, trái lại lầm lạc đi thờ các loài thọ tạo, dĩ chí cả cầm thú, rắn rít ... ; Mặt khác lương tâm con người không chịu làm lành lánh dữ, càng ngày thêm lún sâu vào sự dữ ... cho nên Trời quyết định dùng một phương án khác để cho loài người nhận biết Ngài, bỏ đàng lạc trở về tôn thờ Ngài là cứu cánh đời mình mà được sống và hạnh phúc, phương án đó, kế hoạch đó, là sai Con Một Ngài xuống trần nói cho nhân loại biết Trời là ai, Ngài dành sẵn hạnh phúc nào cho họ và Ngài chờ đợi loài người phải làm gì đáp lại.
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Để thực hiện kế hoạch ấy, bắt đầu giai đoạn một : Trời chọn một dân tộc có thật trong lịch sử, đó là dân Do Thái, ở miền Trung Đông, trao cho sứ mạng duy trì, phổ biến ý niệm về Đạo Trời, kêu gọi các dân tộc khác giác ngộ từ bỏ những ngẫu tượng tà thần mà họ tự bày đặt ra để thờ bái mong cầu phước. Nhưng thật là viển vông, vì làm sao những vật do tay người đẽo gọt từ gỗ đá ấy có thể sinh phước cho loài người ?
Đạo luật của Trời xưa chỉ in trong lòng người, thì đã được in vào bia đá trên núi Sinai và trao cho thủ lãnh MAISEN đem công bố cho dân một cách long trọng vào khoảng 1500 năm trước Dương lịch, nhờ đó nhânloại sẽ sống tốt hơn, biết rõ ràng và chi tiết hơn những điều tốt, đẹp lòng Trời mà làm, những điều xấu nghịch ý Trời và làm hại cho mình mà tránh.

Giai đoạn hai cũng là việc xảy ra trong lịch sử nhân loại thật sự : Trời cử vị Con Trời giáng trần, mặc lấy xác thịt làm một con người để sống với con người chúng ta, có miệng lưỡi để trực tiếp chỉ bảo cho nhân loại đường lối của Đạo Trời, và cho chúng ta biết Trời thương chúng ta như Cha thương con, cùng dạy ta cách thức cầu nguyện thông cảm với Trời.
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Vị Con Trời giáng trần đây chính là Đức Giêsu Kitô mà thân thế và sự nghiệp đã được lịch sử Đạo cũng như đời ghi nhận rõ ràng ; và sự giáng trần của Ngài đã dựng nên một cột mốc phân chia thời gian lịch sử nhân loại làm 2 giai đoạn như vừa nói trên :

· Trước ngài : tính từ Ngài lùi về trước.

· Sau Ngài : tính từ Ngài đến nay.

Và cũng từ ngày Đức Giêsu Kitô đi vào lịch sử nhân loại, Đạo Trời được sáng tỏ và mang thêm một tên mới là Thiên Chúa giáo, hay đúng hơn là : Kitô giáo.
18. Việc Đức Giêsu Kitô đến có lợi gì cho nhân loại ?

Lợi rất nhiều và rất lớn :

a. Nhờ sự hy sinh của Ngài, nhân loại được Thiên Chúa nhận vào hàng con cái và cho hưởng gia nghiệp Thiên quốc nếu họ trung thành với Ngài.

b. Nhờ lời giáo huấn của Ngài, nhân loại biết được gốc ngọn của mình, biết được lẽ sống chân chính, và đường lối trở về với Thiên Chúa.

c. Nhờ sự trung gian của Ngài, nhân loại được ơn thiêng hỗ trợ để thắng các mưu chước của satan và bè lũ, thắng các lôi cuốn của những cám dỗ xấu xa trên đời mà tiến tới quê thật là Nước Trời.

19. Sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô còn tồn tại trong nhân loại bằng cách nào ?
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Vì Đức Giêsu Kitô là một Vị Con Trời giáng thế, nên sau khi hoàn thành sứ mệnh Ngài đã về trời. Nhưng vì sự nghiệp của Ngài cần phải phổ cập đến mọi người và trong mọi thế hệ, nên Ngài đã thành lập một đoàn thể để duy trì, phổ biến những chân lý về Đạo Trời cho kẻ hậu lai khỏi bị satan lừa dối mà thiệt phần vĩnh phúc chăng.
Đoàn thể mà Đức Giêsu đã thành lập và để lại, đó là Hội Thánh Công giáo, do các vị Giáo Hoàng đại diện Ngài kế tiếp nhau lãnh đạo. Vị Giáo hoàng đầu tiên là thánh Phêrô, một môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, và sau đó qua hàng mấy trăm vị khác đến vị Giáo hoàng đương kim (năm 2006) là Đức Bênêđictô 16.
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Dù nhiều khi bị hiểu lầm, bị ghen ghét, bị bách hại, Hội Thánh vẫn phát triển, bất chấp mọi chướng ngại, khiến con số tín hữu Thiên Chúa giáo ngày nay đã tăng tới hơn 3 tỷ rồi, còn nếu tính riêng Kitô giáo thì gần 2 tỷ.

Muốn học hỏi để gia nhập Đạo Trời, tức Thiên Chúa giáo hay Kitô giáo, ta có thể căn cứ vào đâu và đến với ai ?

Căn cứ vào sử sách, vào uy tín và công cuộc của Hội Thánh đã thực hiện từ 2000 năm nay ở khắp các nước trên thế giới.

Bộ sách sử ghi chép và tường thuật Đạo Chúa là pho Thánh Kinh gồm phần Cựu Ước (Đạo Trời cũ) do ông Môsê ghi chép 1500 năm trước dương lịch, và phần Tân Ước (Đạo Trời mới) từ Đức Giêsu Kitô về sau, do các môn đệ Ngài ghi chép : đó là bộ sách được phổ biến rộng rãi nhất từ xưa đến nay, vì đã được dịch ra hơn 2000 thứ tiếng và in trên 3 tỷ cuốn.

Nước nào (kể cả nước Việt Nam chúng ta) cũng có sách Kinh Thánh và sách Giáo lý in bằng tiếng nước mình, nên việc học hỏi đạo được dễ dàng.

[image: image14.jpg]Ngai da sgng lai
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Sách Kinh Thánh là nền tảng của Đạo, đi Đạo mà không đọc, không học hỏi và suy gẫm Kinh Thánh thì làm sao hiểu biết và yêu mến tôn thờ Thiên Chúa, chẳng khác gì như lời người ta bảo là "ăn ốc, nói mò" là vậy.
Còn việc gia nhập Đạo cũng được các vị đại diện của Hội Thánh Công giáo chỉ bảo cặn kẽ và tiếp đón nồng hậu. Tuy vậy chúng tôi xin đưa ra một đề nghị tối cần thiết và có lợi tuyệt đối, là nếu vì một lẽ gì đó hiện tại việc ấy chưa thể làm ngay được, thì ngay bây giờ, sau khi đã đọc xong tập sách nhỏ này và đã cảm thấy đúng, độc giả có thể tự đáy lòng nói lên niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô và Đạo Chúa, cụ thể :

· Tin Chúa Trời tạo dựng trời đất, thưởng phạt công minh.
· Tin Chúa có 3 Ngôi : là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, nhưng cùng 1 bản thể (tựa nước có 3 trạng thái).

· Tin Ngôi Con là Chúa Giêsu xuống thế làm người, chuộc tội nhân loại.

· Tin mình có linh hồn, có kiếp sau, mình cũng có lỗi lầm cần sám hối, mong được làm con Chúa và được về Trời hưởng hạnh phúc bất diệt.
(Giáo luật 865, Giáo lý CG số 1259-1260)

Thế là đã trở thành tín hữu rồi vậy. Vì Đạo cốt tại NIỀM TIN trong tâm hồn. Bởi niềm tin trong tâm hồn, ta đã thuộc về Đạo Chúa rồi vậy.

(Như thế thì có cần phải chính thức gia nhập đạo không ? Vẫn cần và rất cần nữa. Chính quy bao giờ cũng bảo đảm hơn khác nào đi trên cầu, còn không chính quy khác nào phải lội qua sông …)

Điều này là tối khẩn vì là chọn lựa "một mất một còn", nhất là khi phải đối diện với cái chết thì không còn cơ hội nào khác nữa.

Lòng Trời lượng cả bao dung,

Biết rồi không lẽ mà không quy hồi.

Xưa kia chỉ biết kêu "Trời",

Ngày nay lại biết rằng : "Trời là Cha".

Trần gian chưa phải là nhà,

Thiên đàng vĩnh phúc mới là chính quê.

Chữ rằng : sinh ký tử quy,

Nghĩa là : sống gởi thác về đời sau.

(Trước khi qua đời mà thực hiện như trên thì chắc chắn bạn được lên Thiên đàng).
20. Tại sao có người đang giữ đạo tự nhiên, ăn ngay ở lành, có danh thơm tiếng tốt rồi, mà khi gặp Đạo Trời, lại bỏ đạo tự nhiên để theo Đạo Trời ?

Vì đạo tự nhiên thực ra cũng là Đạo Trời, nhưng ở giai đoạn sơ khai, thô thiển, còn thiếu sót. Vả lại giữ đạo có phải cốt cho được danh thơm tiếng tốt ở đời này đâu, nhưng là cốt làm đầy đủ đức hiếu thảo đối với Trời, là Đấng sinh thành, dưỡng nuôi và thưởng phạt người ta sau này, nhờ đó mà đạt hạnh phúc thật. Vì thế khi người thiện tâm gặp được Đạo Trời ở giai đoạn hoàn toàn thì không thể không theo được.
Đức Giêsu Kitô đã ví Đạo Trời như viên ngọc quý giá đặc biệt mà một đời người chỉ gặp thấy một lần, nên ai khôn ngoan thật đều gom hết các thứ khác ít giá trị để đổi cho bằng được thứ ngọc hảo hạng này. Những ngọc khác nói đây có thể coi là luân lý đạo tự nhiên mà các bậc hiền nhân quân tử đã theo lương tâm thực hiện và phổ biến phần nào.
Các vị đó được coi là những sứ giả tiền phong của Đạo Trời. Bởi thế, khi chính Đạo Trời được công khai xuất hiện trong lịch sử với sự giáng trần của Đức Giêsu Kitô, Con Trời hằng sống, thì vai trò của các sứ giả tiền phong đương nhiên nhường bước, và lòng người tất nhiên hướng về Đạo Trời, là chỗ có chân lý hoàn toàn và thiện mỹ viên mãn vậy. (xem "Suy nghĩ vẩn vơ" tập 5, trang 51)

21. Đạo Trời đối với đạo ông bà tổ tiên thế nào ?

Không có Trời thì làm gì có ông bà tổ tiên, vì chính tổ tiên cũng nhờ Trời sinh Trời dưỡng, cũng do Trời đặt vào trần gian trong cái vũ trụ này, cho qua một cầu sinh tử dài lằm là ba vạn sáu ngàn ngày, rồi cũng phải từ giã cõi trần mà về với Trời : "Sinh ký, tử quy" là thế !
Đàng khác, chính đức hiếu nghĩa với tổ tiên cũng là do Trời in vào lòng ta, nên hiếu nghĩa cũng phải theo hướng Trời sắp đặt, vì vậy không nên dừng lại ở tổ tiên mà phải đi xa hơn nữa, đến tận Trời mới là hiếu nghĩa vẹn toàn, mới là chính đáng, vì Trời mới là gốc tổ mọi loài (Thiên vi vạn vật chi tổ), còn ông bà tổ tiên chỉ là những móc xích trung gian truyền sự sống đến ta mà thôi. Phận con cháu nhớ công ơn cúc dục cù lao, nuôi nấng dạy dỗ là điều chính đáng phải đạo, song không nên dừng lại ở đó.

Có người nghĩ rằng theo Đạo Trời thì không đơm cúng thực phẩm, đồ dùng cho ông bà nữa, sẽ để ông bà đói khổ nơi suối vàng, vì thế mà có người tuy mến Đạo Trời, vẫn chưa trở lại, nghĩ thế có đúng không ?

Việc cúng giỗ tổ tiên để tỏ lòng thương tiếc ông bà đã quá cố là việc tốt, Đạo Trời vẫn cho phép thực hiện, nhưng nghĩ rằng vong linh ông bà còn cần cơm gạo, bánh trái hay đồ dùng như khi còn sống thì không đúng, vì một khi đã quá cố, xác trở về bụi đất không còn ăn uống gì được nữa, linh hồn linh thiêng không cần vật chất như xác, bởi vậy cúng quảy thực phẩm, đồ dùng vật chất cho ông bà chỉ nên coi là hình thức thể hiện lòng hiếu thôi.

Việc hiếu nghĩa tốt nhất ta có thể làm là thành khẩn cầu xin với Trời mở lượng hải hà, nhất xá vạn xá, cho ông bà vào hưởng phúc với Trời sớm ngày nào hay ngày ấy ; đó là thiết thực và cần kíp hơn hết, vì việc đó mới thích hợp với hồn thiêng siêu vật chất.

Bên Công giáo, con cháu tỏ lòng hiếu thảo nhớ ơn tổ tiên ông bà bằng cách cầu nguyện hàng ngày cùng Thiên Chúa (Thượng Đế), và tùy dịp còn xin các linh mục dâng Thánh lễ mong Ngài ban ơn cho ông bà mau siêu thoát mà về hưởng phước vô cùng nơi Ngài.

Chằng những riêng gia đình ấy mà lại cả xứ đạo, cả họ đạo cùng dâng Thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện cho. Mỗi năm lại dành hẳn 1 tháng để toàn thể người có đạo trên thế giới hợp ý thỉnh cầu cho nữa.

Ngoài ra, các ngày kỷ niệm, tuần ba, tuần bảy, tuần ba mươi, tuần trăm ngày hay giỗ đầu, giỗ năm của ông bà, thì gia đình họp nhau cầu nguyện trước bàn kính ông bà, được đặt dưới bàn thờ Chúa, thắp nến, dâng hương, đơm bánh trái hoa quả để tỏ chút lòng thành xin ông bà chứng giám cho lòng thảo hiếu, biết ơn của con cháu. Xét thế, theo Đạo Trời, con cháu rất là hiếu nghĩa với ông bà tổ tiên, vì điều răn thứ 4 của Trời là phải "Thảo kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên".
22. Có người nghĩ đạo nào cũng như đạo nào, đều dạy người ta ăn ngay ở lành, thì cần gì phải theo Đạo Chúa ?

Đạo có 2 phần : phần giáo lý và phần luân lý. Nếu chỉ nói phần luân lý là những điều dạy ăn ngay ở lành, cấm trộm cướp, giết người, tránh tà dâm, ... thì có thể nói hầu như các đạo đều dạy giống nhau ; nhưng nếu nói đến phần giáo lý thì Đạo Chúa khác xa các đạo khác, vì dạy cho người ta biết Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và dạy cho biết cách sống thân tình thiết nghĩa với Thiên Chúa như con cái với Cha mình vậy. Mà giáo lý đó thì phải do chính Thiên Chúa truyền dạy mới biết được.
23. Có người biết Đạo Trời là cần cho mình, nhưng vì sinh kế bận rộn, vì còn muốn sống bừa bãi, vì ngại khó giữ, nên chưa dám trở lại, nghĩ thế có được không ?

Đạo lý tối đại, sao lại coi rẻ thế được. Sinh kế chỉ là phương tiện nhất thời, chứ có phải là cứu cánh của con người đâu. Dù ở đâu, đi đâu, dù bận rộn tối ngày, con người lúc nào cũng nhờ ơn Trời mà sống như cá trong nước vậy. Làm nên được gì cũng là do Trời phù giúp, "mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên", sao ta lại quên được vị đại ân nhân của ta là Trời ?

Còn nếu người ta muốn sống bừa bãi, ngoài kỷ luật của lương tâm, tức là người ta tự giám giá và tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm luôn luôn, vì ta không biết mình chết lúc nào – sinh hữu kỳ, tử bất định – và chết rồi phải chịu phán xét ngay, lúc ấy hối cũng không kịp.

Biết Trời thưởng phạt sau này,

Muốn sau được thưởng thì rày phài lo.

Gắng công, Trời sẽ giúp cho,

Đạo lành gây dựng cơ đồ mai sau.

Hoàng đế Charles Quint (1500-1558) - nước Đức, có một cái rương nhỏ, đi kinh lý đâu cũng mang theo, các quan nghĩ là đựng vàng ngọc quý giá. Một hôm, hoàng đế muốn cho các quan một bài học và hết thắc mắc, nên dạy mở rương trước mặt mọi người. Trong rương chỉ có một tấm khăn liệm ... Trước sự bỡ ngỡ của bá quan, hoàng đế cho biết mình dọn mình chết hàng ngày bằng cách mang theo khăn liệm, nhờ đó để tu thân tích đức, cố gắng làm việc phúc thiện, vì chỉ có những việc lành đó mới giúp ích cho mình đời sau mà thôi. Còn mọi sự vật ở đời này thì như :
Mây tán, tuyết tan,

Hoa tàn, nguyệt khuyết,

Mọi sự ở trên đời,

Một mai rồi cũng hết.

Việc lành, dữ mà thôi,

Sẽ theo ta khi chết.
***

[Trích "Tôi theo Đạo Trời" – Sàigòn 6/6/1965,

giấy phép số 3178/BTT/BC3/XB –
Bản tu bổ 2006]


PHỤ LỤC
Xin trích sau đây vài cảm tưởng của một số nhân vật có tên tuổi đã trở lại Đạo Trời sau nhiều suy nghĩ, tìm tòi và thành tâm học hỏi ở nơi thiên nhiên, sử sách, bè bạn, ở cốt cách tinh hoa và ảnh hưởng tốt lành của Đạo.

1. Ông Lục Trung Tường, nhà ngoại giao Trung Hoa, từ nhỏ đã là môn sinh của sân Trình cửa Khổng và chỉ biết có đạo ông bà tổ tiên, sau khi đã gặp được đạo Công giáo như gặp được kho báu, đã trở lại và tiến xa trên đường đạo, đã hiến thân làm linh mục và đã làm đến Viện trưởng Tu viện. Ông nói :

"Ơn cứu độ là chỗ tập trung tất cả các nẻo đường, là chỗ độc nhất mà đức hiếu của loài người được tiếp vào đức hiếu thảo siêu nhiên mà Đức Kitô đã dạy và đã cho chúng ta hưởng thụ để kết hợp tất cả nhân loại với Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên Trời" (trích quyển "The Ways of Confucius and of Christ").

2. Ông Ngô Gia Lễ, Tri phủ Kim Sơn, Ninh Bình, Bắc Việt, vì tiếp xúc với nhiều người Công giáo, ông muốn tìm hiểu đạo lý, đã đọc sách Phúc Âm, đã nhận ra được tính cách siêu việt của Đức Kitô, Con Trời giáng thế. Ông đã trở lại để được tâm giao với Trời qua Đức Kitô. Ông nói :
"Tôi đã đọc Phúc Âm một cách thành kính. Tôi nhận thấy Đức Kitô không phải chỉ là một nhân vật khác thường. Ngài chính là Con Thượng Đế đã đến để cứu đời. Tôi là một trong những kẻ được Ngài tỏ mình ra nhờ đọc Phúc Âm" (trích sách "Ông Tổ đạo Công giáo").

3. Ông Trịnh Sùng Ngô, giáo sư triết lý Đại học Honolulu, nguyên đại sứ Trung Hoa Dân quốc tại Vatican. Từ nhỏ đã sinh trưởng trong gia đình thấm nhuần tư tưởng Tam giáo. Sau khi trở lại Đạo Thiên Chúa, ông đã giúp nhiều bạn hữu biết Đạo và đã đem hết tâm trí vào việc phiên dịch Thánh Kinh và Thánh Thi ra tiếng Trung Hoa. Ông nói :
"Thiên Chúa giáo là đạo bởi Trời. Người ta lầm nếu cho đó là đạo của Âu châu. Đạo đó không phải của Âu châu hay Á châu, không cũ, không mới. Tôi cảm thấy đạo đó tiềm ẩn ở trong tôi một cách sâu đậm hơn cả những đạo tôi đã hấp thụ từ khi sinh trưởng. Tôi biết ơn những đạo này vì đã làm đà đưa tôi đến với Đức Giêsu Kitô. Sau nhiều năm lạc lõng, nay tôi được đến với Đức Giêsu Kitô để ở luôn với Ngài, thật là vui sướng vô biên ! Tôi đã nhảy vọt lên trên thời gian rồi. Từ nay, sự sống và bản thể của tôi được đặt vào lãnh vực đời đời. Gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô, tôi đã không thiệt mất gì, nhưng đã được hoàn toàn mãn nguyện" (trích cuốn "Par delà l'Est et l'Ouest").
4. Ông Mashaba, một học giả Ấn Độ, sinh tại Bihar trong một gia đình theo Ấn giáo, sau du học bên Anh nhiều năm, tuy có tài về hành chánh, ông không nhận một công tác nào trong khối Liên hiệp Anh. Sẵn khuynh hướng về thần bí học, ông đã sống độc thân để nghiên cứu các tôn giáo. Sau 20 năm tìm tòi, suy luận về Ấn giáo, Bà la môn, Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo, Hồi giáo, Thần đạo Nhật Bổn, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và các phái Tin lành Âu Mỹ, ông đã phân tích như sau :

"Sở dĩ mỗi tôn giáo có một công dụng khác nhau là vì mỗi vị Giáo tổ nhìn thấy một khía cạnh đau khổ của con người và tìm cách cứu giúp theo khía cạnh đó. Bởi thế có thứ kêu gọi từ bi quảng đại, có thứ chủ trương diệt dục hy sinh, có thứ dùng hiếu thảo nhân nghĩa, có thứ giúp tu thân cứu đời, công bằng, bác ái ... nhưng không tôn giáo nào được đầy đủ như Thiên Chúa giáo, vì xây dựng cho con người một cuộc sống có ý nghĩa cao thượng, bảo đảm cho một tương lai hạnh phúc, và có nhiều đặc điểm mà các tôn giáo khác không có như :

a. Vị Giáo tổ bởi Trời giáng thế và đã được Sấm ký báo trước từ mấy ngàn năm trong lịch sử hẳn hoi, khác hẳn với những Giáo tổ khác chỉ là người trần tục.

b. Có từ trời xuống lập đạo thì đạo đó mới có khả năng đưa con người ta về Trời được.

c. Đạo Trời là như thuốc trường sinh, dùng thuốc này thì không cần thuốc nào nữa ; vì các đạo khác chỉ xoa dịu hay làm quên đau khổ trong một thời hạn, còn Đạo Trời chẳng những cứu khổ mà còn ban cho con người sự sống đời đời, vốn thật là ước vọng tột đỉnh của mỗi người.
d. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, đã sống lại và về Trời, bảo lãnh cho cuộc hành trình của tín hữu trên đường đời (là sẽ về được tới Trời), và đó là hy vọng vững chắc của người tín hữu.

e. Vì mang sắc thái siêu phàm và chứa đựng những giá trị cao thượng vượt mức, nên Kitô giáo thường bị ghen tị, hiểu lầm hay lấn át, thế mà vẫn phát triển điều hòa, vẫn vững bền giữa mọi gian lao, thử thách, khiến cho nhiều kẻ trước kia thờ ơ, lãnh đạm hay thù ghét phải tìm hiểu, cảm phục, và do đó nhiều khi lại trở nên tín hữu nhiệt thành".
Ông kết luận bằng một ví dụ : "Trước khi mặt trời mọc, người ta đã thấy ánh sáng lờ mờ của nó. Vậy những điều tốt đẹp trong các đạo khác cũng là ánh sáng của Đạo Trời chiếu mờ mờ vào nhân loại, trước khi chính Con Trời giáng thế làm sáng tỏ hẳn Đạo Trời. Nay, ngày của cuộc đời đã đến lúc chính ngọ thì không ai mà không được ánh sáng Đạo Trời soi tới".

5. Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường.
Dù đã nhiều lần chúng ta được nghe những câu chuyện đặc biệt về những người theo các tôn giáo khác trở lại tin nhận Chúa, nhưng câu chuyện của Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường mới thật đáng cho chúng ta chú ý. Ông Lâm Ngữ Đường sinh trưởng tại Trung Hoa, trong một gia đình Thiên Chúa Giáo. Ông học đạo từ thuở nhỏ, nhưng lớn lên ông bỏ đạo và trở thành môn đệ trung thành của Khổng Tử.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard Hoa Kỳ, Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường sang Đức học thêm và sau đó trở về Trung Hoa, đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Văn hóa và Giáo dục : giáo sư Anh văn tại viện Đại học Quốc gia Bắc Kinh, đặc trách phần Anh ngữ của tờ Academia Sinica, chủ bút của nhiều tờ báo khác ở Á châu, Viện trưởng Viện Đại học Nam Dương ở Tân Gia Ba, Giám đốc Phân Bộ Văn hóa và Nghệ thuật của tổ chức UNESCO. Đó chỉ là một số chức vụ Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường đã được đảm nhiệm.
Năm 1937, Tiến sĩ Lâm ngữ Đường xuất bản quyển The Importance of Living (Nguyễn Hiến Lê đã dịch sang tiếng Việt với tựa đề : "Một Quan Niệm Về Sống Đẹp"). Đây là quyển sách rất nổi tiếng của ông dẫn đầu số sách bán chạy nhất tại New York lúc đó. Trong quyển này, Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường dành một chương nói về liên hệ với Thượng Đế, với tựa đề : "Tại sao tôi muốn làm người ngoại đạo ?" Ông cho biết sở dĩ ông chống Thiên Chúa Giáo là vì đạo này quá "kiêu ngạo", cho rằng chỉ có mình biết được Thượng Đế. Về phương diện đạo đức, ông cho rằng đường lối của Khổng Giáo hay hơn Thiên Chúa Giáo trong việc hướng dẫn đời sống con người.
Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường cũng viết thêm nhiều sách khác, phần lớn về văn hóa triết học Trung Hoa và Ấn Độ. Chính ông đã phát minh ra máy đánh chữ tiếng Trung Hoa. Tài năng của ông đã khiến ông trở thành biểu tượng của học giả Á Đông hiện đại. Trong mười năm cuối cùng của cuộc đời, tiến sĩ Lâm Ngữ Đường sống tại New York. Vợ ông là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Một Chúa nhật nọ, bà rủ ông đi Nhà thờ, và cuộc đời của ông đã được thay đổi. Câu chuyện tin Chúa của ông được ông ghi lại và đăng trong báo Presbyterian Life, xuất bản ngày 15/04/1959, dưới bài tựa đề : "Tại sao tôi trở lại với Thiên Chúa Giáo ?" :
"Những người đã hỏi tôi (có người hỏi với giọng vui sướng, có người với vẻ thất vọng) rằng, tại sao một người từng kể mình là người vô đạo như tôi lại trở về với Thiên Chúa Giáo ? Tôi trở về với đức tin và gia nhập Hội Thánh Chúa là vì tôi muốn quay về với một ý thức mới về Thượng Đế và tình yêu của Ngài, mà Chúa Jesus đã mặc khải cho tôi cách đơn giản và rõ ràng.

Câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống là : 'Con người có thể sống mà không cần đến tôn giáo không ?'. Trong hơn 30 năm, tôn giáo duy nhất của tôi là chủ nghĩa nhân bản (humanism) hay nói đúng hơn là quan niệm của Khổng Giáo, cho rằng nhờ giáo dục con người có thể làm cho mình trở nên một con người toàn diện. Đây cũng là quan niệm chủ trương rằng con người thừa sức để giải quyết những vấn đề của chính mình. Bây giờ thì tôi tin rằng nếu không có tôn giáo, con người không thể nào sống còn, và sẽ chẳng bao giờ có thể tự giải quyết vấn đề của chính mình, một tôn giáo dựa vào khả năng tự trở nên toàn thiện để cứu giúp người thì chưa thể kể là tôn giáo".
[Trích "Lời chứng của

Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường"]
***

Trên đây chỉ là ví dụ của một vài nhân vật điển hình thôi, còn hàng năm ở đâu cũng có nhiều người thiện tâm thiện chí nhờ bè bạn, sách vở, báo chí hay giao thiệp với người bên giáo mà có dịp suy nghĩ, tìm hiểu và nhận thấy sự cần thiết của đạo, nên tìm cách trở về Đạo Trời. Mỗi năm, nếu thống kê cả thế giới, con số theo đạo không phải là nhỏ ; riêng ở Việt Nam, theo thống kê của Tổng Giáo phận Huế và Tổng Giáo phận Sàigòn, thì ví dụ trong năm 1961, số người trở lại Đạo Chúa là hơn 100.000 người, gồm đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần và giai cấp xã hội.
BẢN THỐNG KÊ ĐỐI CHIẾU

NHÂN SỐ CÁC ĐẠO

Sau đây là bản thống kê nhân số các người theo hay không theo đạo trên toàn thế giới (năm 1969) của Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, chúng tôi xin trích đăng và chia làm 2 khối lớn.

· Khối A gồm các đạo và các người tin tưởng ở Trời, thờ kính Trời, dù thuộc những giai đoạn khác nhau và có những điểm giáo lý không giống nhau.

· Khối B gồm các đạo và các người chưa có hay không thấy rõ rệt lòng tin tưởng ở Trời.

1. Khối A :
· Những người giữ đạo tự nhiên

Không thể biết hết

· Khổng giáo
321.000.000

· Ấn giáo
444.063.000

· Phật giáo (đại chúng
thờ Trời, kính Phật)
153.000.000

· Do thái giáo
13.946.000

· Hồi giáo
508.464.000

· Công giáo
613.761.000

· Chính Thống giáo
142.433.000

· Tin lành (các phái)
272.018.000

Tổng cộng
2.468.685.000
2. Khối B :

· Những người tự xưng là không tin có thần thánh gì cả.

· Những người còn thờ vật linh, tà ma, cây cối, thú vật hay mãnh lực thiên nhiên như gió, mưa, sấm sét, núi sống … Trong số này cũng có người biết Trời là trên hết, và vẫn sợ Trời hơn cả ; như vậy là còn tin ở Trời, tuy chưa phân biệt vì không gặp ai chỉ bảo.

Nếu dân số hoàn cầu cầu hơn 3 tỷ (3.319.000.000) người, mà số người tin ở Trời đã gần 2 tỷ rưỡi (2.468 triệu) thì số người vô tín rất ít. Ông Khổng Tử nói : Đã là người thế nào cũng phải có Đạo :
"Nhân hữu đạo, bảo thực, noãn y, dật cứ nhi vô giáo, tắc cận ư cầm thú" – (Làm người phải có Đạo, nếu chỉ tìm ăn no mặc ấm mà sống vô đạo thì có hơn gì con vật).

Các nhà hiền triết Hy Lạp cũng định nghĩa : "Con người là một vật có tôn giáo, và không có thành trì nào được thiết lập mà không lấy tôn giáo làm nền tảng" (Plutarque).

Chú thích :

Bản thống kế của Liên hiệp các Giáo đoàn Truyền giáo nêu trên là vào năm 1969, cho đến nay (2011), đã mấy thập niên trôi qua, nên đã có những bản thống kê mới : Trong số hơn 6 tỷ người hiện nay trên thế giới, không kể số những người theo đạo tự nhiên tin có Trời cách chung chung, mà chỉ kể những người tin có Thiên Chúa cách rõ ràng thì con số tổng quát bây giờ là hơn 3 tỷ.

Còn riêng những người theo đạo Công giáo đã tăng gấp đôi là hơn 1 tỷ, Hồi giáo 1,3 tỷ chưa kể đến người dân tộc thiểu số, các người thuộc các đạo khác và thậm chí những người tự xưng là không tôn giáo, nay đang công khai xin theo và đang rất cần người hướng dẫn để xin gia nhập Đạo Trời càng ngày càng đông.
***

Bạn thân mến, như ban đầu tôi đã thưa với bạn rằng, Đạo thật ngắn nhưng cũng rất dài, tới đây chúng ta mới chỉ đặt chân tới đường dẫn lên cầu vượt trần gian thôi. Cây cầu mới quan trọng, cây cầu đó chính là Đức Giêsu Kitô của Thánh Kinh mà tôi sẽ mời bạn đọc tiếp, nếu bạn còn thiện chí.
"Không ai có thể đến được với

Chúa Cha mà không qua Thầy"

(Tin Mừng theo thánh Gioan,
đoạn 14 câu 16)


LỜI TÂM NIỆM

· Lạy Đấng thiêng liêng Tối cao,

· Lạy Đấng Tạo Hóa,

· Lạy Đấng Tuyệt Đối,

· Lạy Thượng Đế,

· Lạy Ông Trời,

Chúng con đây là những thọ tạo đứng trên muôn vật trong vũ trụ. Chúng con đã được Ngài tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài là Thiên Chúa, vì chúng con có trí nhớ, có trí tuệ, có ý muốn, có tự do.

Chúng con luôn thao thức trước những vấn đề :

1. Bởi đâu có vũ trụ này ?

2. Bởi đâu có bản thân chúng con ?

3. Đâu là mục đích của cuộc đời ?

4. Chết rồi sẽ đi về đâu ?

5. Làm điều thiện, ai sẽ thưởng công cho ?

6. Làm điều ác, ai sẽ phạt tội ?

7. Ai sẽ thỏa mãn khát vọng hạnh phúc tuyệt đối của chúng con ?

Chúng con muốn đi tìm chân lý, tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc đời. Xin Ngài soi trí mở lòng cho chúng con, để chúng con được tìm thấy Ngài, và được niềm vui gọi Ngài là Cha, như hơn 2 tỉ Kitô hữu trên thế giới – Amen.

(Tiến sĩ Phan Như Ngọc – Trích Bài giảng Chúa nhật - TGM, số 4/2007, trang 74)

(((
[PS : Trong bài có một số cụm từ được thay thế bằng kiểu nói đồng nghĩa, nhằm tránh sự hiểu lầm không đáng có. Xin tác giả thông cảm].


Tân Bình, ngày 31/03/2011

Lm. Giuse NGUYỄN HỮU TRIẾT

Quý độc giả muốn có thêm tài liệu hoặc có thắc mắc, xin liên lạc theo địa chỉ :


Lm. Jos. Nguyễn Hữu Triết


387 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.


Điện thoại : 38449497 – 0909721822


Email : josnhtriet@gmail.com





LỜI ĐẦU


Loài người được Tạo Hóa tác thành hơn và khác loài vật ở chỗ có lý trí và tự do.


"Tự do là khả năng biểu lộ ý chí, hành động theo ý muốn của mình" (Đại Tự điển tiếng Việt – Hà Nội 1999, trang 1762), đây là quyền căn bản của mỗi người. Có tự do thì cũng có trách nhiệm, nghĩa là có thưởng và phạt tùy theo lựa chọn đúng hay sai.


Tác giả tập này chỉ muốn trình bày sự thật mà mình đã cảm nghiệm, còn quý độc giả đồng tình hay không, hoặc đồng tình một phần nào thì hoàn toàn thuộc quyền tự do của quý vị.





Cần sự tiếp tay


Nếu quý độc giả thấy tập này có một chút gì tốt đẹp, hữu ích thì xin tiếp tay phổ biến cho bạn bè, con cháu, người thân quen bằng cách phôtô ra ít bản tặng họ, hay ít là chuyền tay tập này cho một người khác.


Người viết hết lòng cám ơn.





Tiến sĩ PHAN NHƯ NGỌC


� HYPERLINK "mailto:pnngoc@gmx.net" ��pnngoc@gmx.net�


www.hoptinhhoply.org








� Để càng thêm rõ ràng, chúng tôi mạn phép tu bổ đôi chút vào bản văn của tác giả mà chúng tôi tìm kiếm mãi vẫn không thể liên lạc được.
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